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TÓM TẮT Ở Việt Nam, Cỏ Lá Dừa và Cỏ Vích là hai loại cỏ có kích thước lớn và chiếm 

ưu thế, tạo nên những cánh đồng cỏ biển rộng lớn, có vai trò quan trọng đối 
với môi trường nguồn lợi sinh vật và động lực học ven bờ, các hệ thống cửa 
sông. Hoa và quả của chúng có quanh năm, nhưng mùa vụ chính từ tháng 4 
đến tháng 8.  
Nghiên cứu sự nảy mầm và phát triển của chúng trong điều kiện phòng thí 
nghiệm, nhiệt độ từ 260C đến 310C, độ mặn 33 - 34‰, cường độ ánh sáng (đã 
được giảm bớt) vào những ngày có nắng thay đổi từ 15.000 đến 60.000 lux, 
nước chảy tuần hoàn và sục khí liên tục. Tỷ lệ hạt nảy mầm là 98,4% đối với 
Cỏ Vích vàø 97,2% đối với Cỏ Lá Dừa. Khả năng tồn tại và phát triển của cây 
mầm sau 90 ngày tuổi là 100%. Tốc độ tăng trưởng lá cây mầm cao nhất của 
Cỏ Vích là 0,509 cm/ngày và Cỏ Lá Dừa là 0,457 cm/ngày trong tháng 9. 
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ABSTRACT Enhalus acoroides and Thalassia hemprichii are dominant in seagrass 
meadows in Vietnam. They play an important role to the environment and 
biological resources of several coastal and estuarine benthic systems. Their 
flowers and fruits appear around the year but abundantly from April to 
August.  
Study on the germination and development of Enhalus acoroides and 
Thalassia hemprichii seedlings in aquarium with the experimental conditions:  
temperature ranging from 260C - 310C, salinity: 33 - 34‰, light intensity: 
15,000 - 60,000 lux, seawater was changed every day, the results showed that 
the percentage of germination of Enhalus acoroides and Thalassia hemprichii 
seeds was 97.2% and 98.4% respectively. After 90 days the survival ability of 
seedlings was 100%. The growth rate of leaf was highest in September:   
0.509 cm/day  (Thalassia hemprichii) and 0.457 cm/day (Enhalus acoroides). 
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I. MỞ ĐẦU 
 

Cỏ biển (Seagrasses) là những 
thực vật bậc cao, thuộc ngành 
Anthophyta, lớp Monocotyledoneae, bộ 
Helobiae, sống trong vùng nước mặn, lợ 
ven biển và các đảo. Chúng phân bố 
rộng, trên thế giới đã biết 58 loài 
thuộc 12 chi, 4 họ. Vùng Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương có khoảng 50 loài, ở 
Đông Nam Á có 16 loài (Fortes 1993). 
Ở Việt Nam, theo Dawson (1954); 
Phạm Hoàng Hộ (1970); Nguyễn Văn 
Tiến và cộng sự (2002) đã cho biết có 
15 loài cỏ biển, chúng chiếm hơn 5.000 
hecta trong cả nước. Trong đó các loài 
chiếm ưu thế và có kích thước cá thể 
lớn như Enhalus acoroides, Thalassia 
hemprichii, Cymodocea rotundata, 
Cymodocea serrulata... tạo thành 
những đồng cỏ ngầm bao phủ nhiều 
vùng rộng lớn ven bờ và ven các đảo. 
Các thảm cỏ biển này có vai trò rất 
quan trọng đối với nguồn lợi sinh vật 
và môi trường biển (Nguyễn Hữu Đại 
và cộng sự, 1998). 

Cỏ biển có hoa, lá, thân, rễ riêng 
biệt và có hai cách sinh sản: sinh sản 
dinh dưỡng và sinh sản hữu tính. Sinh 
sản dinh dưỡng là khả năng tái sinh 
bằng cách mọc thân từ phần thân 
ngầm của chúng bò trong lớp trầm 
tích. Đây là cách sinh sản rất phổ biến 
và quan trọng đối với sự phát triển của 
cỏ biển. Sinh sản hữu tính của cỏ biển 
là noãn giao (oogamy). Quá trình thụ 
phấn xảy ra bên trong nhụy và noãn, 
nhụy sau khi thụ tinh phát triển thành 
quả, còn noãn biến thành hạt. Hạt 
nằm trong quả. Hạt của một số loài cỏ 
biển thuộc các chi Syrinyodium, 
Holodule, Zostera, Cymodocea, 
Holophila sau khi rời khỏi cơ thể mẹ 
trải qua thời kỳ nghỉ (dormancy). Mỗi 
loài khác nhau có thời kỳ nghỉ khác 
nhau. Hạt của một số loài cỏ biển 

không có thời kỳ nghỉ rõ ràng như 
Thalassodendron, Amphibolis, 
Enhalus, Thalassia, Posidonia. Một số 
loài cỏ biển (Thalassodendron, 
Amphibolis) lại có hiện tượng sinh sản 
bằng phương pháp sinh con 
(Viviparity), tức là hạt nảy mầm tạo 
thành cây mầm khi còn ở trên cây mẹ 
(Larkum và cộng sự, 1989). Hạt cỏ biển 
thường có dạng hình hạt đậu, hình trụ, 
hình nón ngược và hình cầu không đều. 

Dựa vào khả năng sinh sản hữu 
tính của cỏ biển, trên thế giới có các 
công trình nghiên cứu sự nảy mầm cỏ 
biển, tập trung vào các loài Zostera 
marina, Posidonia oceanica (Orth và 
Moore, 1982; Churchill, 1983; Balestri 
1998). Tuy nhiên trong tự nhiên khả 
năng nảy mầm và tồn tại của cây mầm 
là rất thấp (khoảng 20% đối với 
Posidonia. Riêng đối với hạt Cỏ Lá 
Dừa và Cỏ Vích, chưa tìm thấy tài liệu 
nghiên cứu, tuy nhiên trong tự nhiên, 
sự nảy mầm ở các loài thuộc chi 
Syringodium, Holodule, Zostera, 
Cymodocea, Halophila có tỉ lệ rất thấp, 
khoảng dưới 10% (Hemminga và cộng 
sự, 2000). Đã tiến hành thí nghiệm 
nảy mầm trong phòng thí nghiệm 
nhằm mục đích biết được khả năng tạo 
ra cây giống cỏ biển bằng hạt, góp 
phần cùng với phương pháp di trồng 
phục hồi cỏ biển bằng cách sinh sản 
dinh dưỡng. 

  
II. MẪU VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 
 
1. Mẫu vật nghiên cứu 

Quả của Cỏ Vích - Thalassia 
hemprichii (Ehrenb.) Aschers. và Cỏ 
Lá Dừa - Enhalus acoroides (L.f.) Royle 
được thu ở vùng ven biển Sông Lô, 
vịnh Nha Trang, Khánh Hòa trong 
tháng 7 năm 2002. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Di trồng cây Cỏ Lá Dừa và Cỏ 
Vích có mang quả đã tương đối già vào 
trong các bể nuôi trong phòng thí 
nghiệm. Sau khoảng thời gian từ 5 - 7 
ngày các quả này sẽ phát tán hạt. Hạt 
được cho nảy mầm trong các bể kính có 
dung tích khoảng 200 lít được đặt dưới 
mái che làm giảm cường độ sáng và 
sức  nóng. Nước biển được bơm, để lắng 
và cho chảy liên tục vào ban ngày với 
tốc độ khoảng 20 lít/giờ. Chất đáy 
trong các bể kính là bùn và cát mịn tỷ 
lệ cát bùn là 2/1. 

Nghiên cứu sự tăng trưởng chiều 
dài lá của cây mầm theo các phương 
pháp nghiên cứu của Kirkman 1989; 
Phillips và McRoy, 1990; Balestri và 
cộng sự, 1998. Tốc độ tăng trưởng lá 
của các cây con được thực hiện theo 
phương pháp đánh dấu 10 - 20 cây, 
bằng cách dùng kim đâm xuyên qua 
vùng mô phân sinh tạo một vết thẹo 
nhỏ ở trên lá. Sau một khoảng thời 
gian từ bảy đến mười ngày thu các cây 
được đánh dấu, đo chiều dài và tính tốc 
độ tăng trưởng lá của cây mầm. Các 
giá trị được tính trung bình của ít nhất 
10 mẫu. 

      
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Một số yếu tố các điều kiện môi 
trường thí nghiệm 

Các yếu tố về nhiệt độ và độ mặn 
là yếu tố tự nhiên tại vùng Cầu Đá, 
Nha Trang. 

- Nhiệt độ: Trong thời gian thí 
nghiệm từ tháng 7 đến tháng 10, nhiệt 
độ nước biển ít dao động, thay đổi từ 
26-310C, cao nhất vào lúc 2 giờ chiều. 

- Độ mặn tương đối ổn định 33-
34‰. 

- Ánh sáng: Các bể nuôi để ngoài 
hiên phòng thí nghiệm có mái che để 
làm giảm cường độ sáng và sức nóng. 
Cường độ ánh sáng vào những ngày có 
nắng thay đổi từ 15.000 đến 60.000 lux. 

- Chất đáy là cát mịn trộn lẫn 
bùn, tỷ lệ cát bùn là 2/1 và có bề dày 
chừng 15 - 17 cm. 

2. Thu hạt Cỏ Lá Dừa và Cỏ Vích 

 Quả Cỏ Lá Dừa hình xoan chóp nhọn, 
xung quanh có nhiều gai mềm, khi già 
chia thành nhiều múi giống cánh hoa 
(Hình 1). Mỗi quả có từ 6 đến 16 hạt. 
Hạt có chiều cao 12 - 15 mm và đường 
kính 8 - 15 mm, được bao phủ bởi một 
lớp màng mỏng. Khi lớp màng mỏng bị 
tách ra khỏi hạt lúc đó hạt chìm xuống 
nền đáy. 

 

 
Hình 1: Quả Cỏ Lá Dừa 
Fruit of Enhalus acoroides 
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Quả Cỏ Vích có hình xoan (Hình 
2), to cỡ 1,3 - 1,9 cm, có ít gai ngắn tận 
cùng là mũi dài 0,1 - 0,2 cm. Quả già tự 
khai, mỗi quả có từ 1 đến 4 hạt, hạt 
hình nón ngược, có chiều cao 0,7-1 cm, 

đường kính 0,6 - 0,9 cm được bao bằng 
một lớp màng mỏng màu trắng. Chính 
lớp màng mỏng này làm cho hạt trôi 
nổi trên mặt nước. Hạt chỉ chìm xuống 
nước khi lớp màng mỏng này bung ra. 

 

 
Hình 2: Quả Cỏ Vích 

 Fruit of Thalassia hemprichii 
 
 

3. Sự nảy mầm của Cỏ Lá Dừa và 
Cỏ Vích 
3.1.  Sự nảy mầm của Cỏ Lá Dừa 

140 hạt Cỏ Lá Dừa đã được ươm. 
Sau ba ngày một số hạt Cỏ Lá Dừa bắt 
đầu nảy mầm.  

Sau mười ngày tỷ lệ hạt nảy mầm 
là 97,2%. Các cây mầm khi được 15 

ngày tuổi (Hình 3) xuất hiện rễ, có     
từ một đến ba lá. Để các rễ của        
cây mầm nhận được chất dinh dưỡng  
từ chất  đáy và đứng vững thì cho  
thêm đất vào nền đáy, lấp đất hơn  
một nửa cây mầm. Hai đến ba        
ngày làm vệ sinh và thay nước hoàn 
toàn các bể nuôi. 

 

 
 

Hình 3: Cây mầm Cỏ Lá Dừa (15 ngày tuổi) 
Seedlings of Enhalus acoroides (15 days) 

122 



Khi cây mầm được 25 - 30 ngày 
tuổi, chúng phát triển thêm một đến 
hai rễ khác và có từ hai đến ba lá, lá 
có chiều dài từ 3,9 đến 5,7 cm.  

Cây mầm (seedling) gồm có phôi 
mầm (embryo), rễ mầm (primordia), 
chồi mầm (plumule), bẹ mầm và một lá 
mầm (cotyledone). 
3.2. Sự nảy mầm của Cỏ Vích 

Đã cho ươm 180 hạt Cỏ Vích. Sau 
hai đến năm ngày các hạt bắt đầu nảy 
mầm. Qua 10 ngày, hạt Cỏ Vích nảy 
mầm với tỷ lệ 98,4%.    

Những cây mầm của Cỏ Vích được 
15 ngày tuổi  (Hình 4) xuất hiện rễ, 
cây mầm có một đến ba lá. Để các rễ 

của cây mầm nhận được chất dinh 
dưỡng từ chất đáy và đứng vững thì 
cho thêm đất vào nền đáy, lấp đất hơn 
một nửa cây mầm. Hai đến ba ngày 
làm vệ sinh và thay nước hoàn toàn 
trong các bể nuôi. Trong thời gian nuôi, 
sự phát triển của vài loài rong biển 
sống phụ sinh trên lá cỏ như 
Cladophora spp., Lyngbya spp. gây ảnh 
hưởng đến hoạt động quang hợp của cỏ. 

 Khi cây mầm được 25 - 30 ngày 
tuổi, chúng phát triển hai đến ba rễ, có 
từ hai đến ba lá lúc này cho thêm đất 
ngập hết phần hạt các cây mầm.       
Lá cây mầm có chiều dài từ 3,5 đến   
5,2 cm.  

 

 
 

Hình 4: Cây mầm Cỏ Vích (15 ngày tuổi) 
  Seedlings of Thalassia hemprichii (15 days) 

 
4. Tốc độ tăng trưởng chiều dài lá 
của cây mầm 

4.1. Cỏ Vích 

 Tiến hành đo 15 - 20 cây mầm 
Cỏ Vích trong tháng 8, 9, 10/2002, đạt 
được 30, 60 và 90 ngày tuổi có chiều 
dài trung bình (đo từ gốc của cây mầm 
đến lá dài nhất của cây mầm) là 5,53 
cm, 7,31 cm và 9,04 cm. 

Các giá trị đo đạc về tốc độ tăng 
trưởng chiều dài lá các cây mầm Cỏ 
Vích   được thể hiện trong bảng 1. 

Trong bảng 1 ta thấy tốc độä tăng 
trưởng chiều dài của lá cây mầm trong 
tháng 8, sau 8 ngày thí nghiệm là 
0,463 cm/ngày, trong tháng 9, sau 7 
ngày thí nghiệm là 0,509 cm/ngày và 
tháng 10, sau 8 ngày thí nghiệm là 
0,346 cm/ngày. Tốc độ tăng trưởng 
chiều dài của lá Cỏ Vích trong tháng 9 
cao nhất là 0,509 cm/ngày. Kết quả 
này cũng tương ứng với nghiên cứu tốc 
độ tăng trưởng lá Cỏ Vích ở đồng Bà 
Thìn, Cam Ranh (Nguyễn Xuân Hòa và 
cộng sự 2000). 
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Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng chiều dài lá cây mầm Cỏ Vích 
Growth speed of leaf length of Thalassia hemprichii seedling 

 
Thời gian Số lượng mẫu 

(cây mầm) 
 

Tăng trưởng chiều dài 
L (cm) 

Tốc độ tăng 
trưởng 

 (cm/ngaøy) 

Chú thích 
(t) 

8/2002 12 3,70 0,46 Sau 8 ngày 
9/2002 15 3,56 0,50 Sau 7 ngày 
10/2002 15 2,87 0,35 Sau 8 ngày 

L: Tăng trưởng của lá sau thời gian thí nghiệm (t) 

 
4.2. Cỏ Lá Dừa  

Chiều dài trung bình của cây 
mầm Cỏ Lá Dừa sau 30, 60 và 90 ngày 
tuổi trong tháng 8, 9, 10/2002 là     

6,80 cm; 9,22 cm và 13,77 cm (cách đo 
cũng như đo Cỏ Vích). 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài lá 
của cây mầm Cỏ Lá Dừa trong các 
tháng 8, 9, 10 được thể hiện ở bảng 2. 

 
Bảng 2: Tăng trưởng chiều dài lá của cây mầm Cỏ Lá Dừa 

Growth of leaf length of Enhalus acoroides seedling 
 

Thời gian Số lượng mẫu 
(cây mầm) 

 

Tăng trưởng chiều dài 
L (cm) 

Tốc độ tăng trưởng 
(cm/ngaøy) 

Chú thích 
(t) 

8/2002 14 3,16 0,39 Sau 8 ngày 
9/2002 12 4,57 0,45 Sau 10 ngày 
10/2002 15 3,19 0,39 Sau 8 ngày 

L: Tăng trưởng của lá sau thời gian thí nghiệm (t) 

 
Trong bảng 2, tháng 8, sau 8 

ngày làm thí nghiệm tốc độ tăng 
trưởng chiều dài lá cây mầm là     
0,395 cm/ngày, trong tháng 9 sau 10 
ngày thí nghiệm là 0,457 cm/ngày và 
tháng 10, sau 8 ngày thí nghiệm là 
0,399 cm/ngày. Như vậy tốc độ tăng 
trưởng của Cỏ Lá Dừa cao nhất vào 
tháng 9 là 0,457 cm/ngày. 

Trong ba tháng trồng ở điều 
kiện phòng thí nghiệm, mật độ các cây 
mầm Cỏ Vích là 927 cây/m2, Cỏ Lá 
Dừa là 708 cây/m2, chúng phát triển 
tốt, tỷ lệ sống 100%. 

Theo một số tài liệu nghiên cứu 
sự nảy mầm của cỏ biển Posidonia 

sinuosa ở ngoài tự nhiên (cũng là loại 
hạt không có thời gian nghỉ rõ ràng) ở 
OÂxtraâylia, Kuo và Kirkman (1996) đã 
tính tỷ lệ sống sót của chúng chỉ còn 3 
-14,3% ở đảo Garden và 8% ở đảo Cliff 
Head. Ở đây chúng tôi chưa có kết quả 
nghiên cứu sự nảy mầm và phát triển 
của 2 loại hạt Cỏ Lá Dừa và Cỏ Vích ở 
ngoài tự nhiên. 
 
IV. THẢO LUẬN 
 

Diện tích các thảm cỏ biển trong 
những năm gần đây suy giảm nghiêm 
trọng (có nơi chỉ còn từ 10% đến 30% 
như Cỏ Lá Dừa ở Cam Ranh) do sự 
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phát triển các ao đìa nuôi trồng thủy 
sản thiếu quy hoạch, sự phát triển một 
số công trình công nghiệp và sự khai 
thác hải sản có tính hủy diệt của con 
người. Các thảm cỏ biển không những 
có vai trò rất quan trọng đối với môi 
trường biển mà còn là cái nơi ươm và 
phát triển của nhiều loại sinh vật biển 
có giá trị như: Cá Ngựa, Tôm, 
Ghẹ…Chương trình phục hồi các thảm 
cỏ biển là một trong những vấn đề 
được nhiều nước có biển rất quan tâm. 
Phương pháp phục hồi cỏ biển bằng di 
trồng những cây con (seedling) được 
tiến hành có kết quả ở Ý (Piazzi và 
cộng sự, 1998). 

Hạt cỏ biển ởû ngoài tự nhiên do 
tác động của sóng gió dập vùi nên khả 
năng nảy mầm và tồn tại rất thấp (3 -
14,3%). 

Mục đích nghiên cứu sự nảy 
mầm và phát triển Cỏ Vích và Cỏ Lá 
Dừa trong điều kiện phòng thí nghiệm 
nhằm đánh giá tính khả thi sử dụng 
cây con của hai loại cỏ này cho chương 
trình phục hồi những thảm cỏ biển bị 
tàn phá. Sự nảy mầm và tồn tại các 
cây con trong phòng thí nghiệm rất cao 
với tỷ lệ sống gần 100% sau 90 ngày 
tuổi, tạo nguồn cây giống chủ động để 
di trồng phục hồi các thảm cỏ biển bị 
suy giảm.   
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